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Những khác biệt chủ yếu trong việc sử dụng  
các chiến lược thỉnh cầu của người việt và người pháp(1) 

Đỗ Quang Việt(*)

                                                 
(*) ThS., Trung tâm Nghiên cứu Phương pháp & Kiểm tra Chất lượng, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 
(1) Chuyên luận này nằm trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu cơ bản xã hội nhân văn cấp Đại học Quốc gia Hà Nội có tiêu 
 đề: “Khảo sát về cách biểu đạt hành động thỉnh cầu trong giao tiếp bằng lời của người Việt và người Pháp” mà chúng tôi 
 đã hoàn thành tháng 01/2004. 

 1. Đặt vấn đề 

Dưới góc độ giao tiếp bằng ngôn từ, 
hành động thỉnh cầu (HĐTC) giữ một vị trí 
quan trọng trong giao tiếp xã hội và nghề 
nghiệp, nó hết sức đa dạng về cách thức 
biểu đạt ngay trong một ngôn ngữ và mang 
đậm nét văn hoá xã hội. Đã có nhiều công 
trình nghiên cứu HĐTC, chiến lược thỉnh 
cầu (CLTC) trong các thứ tiếng, song rất ít 
công trình tiến hành so sánh đối chiếu 
những nét đặc thù của hành động ngôn 
ngữ (HĐNN) này trong giao tiếp giao văn 
hóa Việt-Pháp. Mặt khác, việc so sánh đối 
chiếu CLTC trong tiếng Việt và tiếng Pháp 
- hai thứ tiếng thuộc hai nền văn hoá khác 
nhau (văn hoá phương Đông/văn hoá  
phương Tây) sẽ góp phần làm sáng tỏ thêm 
những khía cạnh về mặt lí luận liên quan 
đến HĐTC và sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn 
bản sắc văn hoá hai dân tộc Việt-Pháp 
thông qua ngôn ngữ. 

Dưới góc độ giảng dạy ngoại ngữ, việc 
khảo sát đối chiếu CLTC trong tiếng Việt 
và tiếng Pháp là một nghiên cứu thiết 
thực, có thể góp phần cải thiện những trở 

ngại và xung đột ngôn ngữ-văn hoá do 
HĐTC gây ra trong giao lưu ngôn ngữ-văn 
hoá Việt-Pháp. 

- Giả thuyết khoa học  

Giả thuyết khoa học cần kiểm nghiệm 
trong chuyên luận này là người Việt và  
người Pháp có những ưu tiên sử dụng khác 
nhau các chiến lược thỉnh cầu.  

- Mục tiêu: Để kiểm nghiệm giả thuyết 
khoa học nêu trên, trong khuôn khổ 
chuyên luận này chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu khảo sát các chiến lược thỉnh 
cầu trong tiếng Việt và tiếng Pháp nhằm 
xác định một số khác biệt cơ bản trong việc 
ưa dùng các chiến lược biểu đạt HĐTC 
theo ba cấp độ: trực tiếp, gián tiếp uớc lệ 
và gián tiếp phi ước lệ, theo các biến số văn 
ho¸-x· héi (P & D),  

- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

+ Đối tượng nghiên cứu khảo sát là 
những phát ngôn thỉnh cầu của người 
Việt và người Pháp trong một số tình 
huống giao tiếp thông dụng trong cuộc 
sống đời thường.  
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+ Phạm vi nghiên cứu: tác giả chuyên 
luận hết sức ý thức rằng thỉnh cầu là một 
hành động ngôn ngữ đặc biệt phức tạp bởi 
tính đa dạng về thể loại và phong phú về 
hàm ngôn văn hoá-xã hội. Trong khuôn 
khổ chuyên luận này, với những điều kiện 
thời gian, khả năng hạn hẹp, chúng tôi sẽ 
chỉ nghiên cứu các CLTC trong giao tiếp 
bằng lời trên cơ sở hai tập ngữ liệu gốc các 
phát ngôn thỉnh cầu bằng tiếng Việt và 
tiếng Pháp. Hai tập ngữ liệu gốc này được 
xây dựng trên những dữ liệu thu thập được 
qua điều tra bằng bảng câu hỏi khảo sát 
đối với các nghiệm thể Việt và Pháp theo 6 
tình huống đại diện cho các giá trị khác 
nhau của hai biến số văn hoá xã hội: P (vị 
thế hay quyền lực giữa các đối tác giao 
tiếp) và D (khoảng cách xã hội hay mức độ 
thân quen của họ khi giao tiếp)  

- Phương pháp nghiên cứu 

+ Xét mục tiêu và bản chất của đề tài 
nghiên cứu này là khảo sát và đối chiếu 
các CLTC trong tiếng Việt và tiếng Pháp 
nhằm tìm hiểu những khác biệt chủ yếu 
trong việc sử dụng những chiến lược thỉnh 
cầu của người Việt và người Pháp thì qui 
nạp sẽ là phương pháp chủ đạo trong 
nghiên cứu của chúng tôi, có nghĩa là các 
bình luận đánh giá sẽ dựa trên kết quả 
phân tích và đối chiếu nguồn dữ liệu gốc 
thu được qua điều tra ở các nghiệm thể 
Việt và Pháp. 

+ Phương pháp thu thập dữ liệu. 

Nhiều phương pháp thu thập dữ liệu  
được sử dụng trong các nghiên cứu trước 
đây về hành động ngôn ngữ đã được đưa ra 
xem xét cho nghiên cứu này, có thể kể ra: 
quan sát, đóng vai, phỏng vấn, điều tra 
bằng cách ghi âm lại các cuộc trò chuyện 
thường ngày (với máy ghi âm dấu kín hoặc 

để lộ) và điều tra bằng bảng hỏi. Mỗi  
phương pháp đều có những ưu việt cũng 
như những hạn chế nhất định trong việc 
thu thập dữ liệu. Việc điều tra bằng bảng 
hỏi tỏ ra là thích hợp hơn cả, do các ưu việt 
nổi trội cũng như tính khả thi của nó trong 
điều kiện cũng như phạm vi nghiên cứu 
của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi sẽ lựa chọn 
phương pháp này, mặc dù nó vẫn còn 
những hạn chế cần phải bàn. 

+ Xây dựng công cụ thu thập dữ liệu: 

DCT (“Discourse Completion Test”- 
Trắc nghiệm hoàn chỉnh diễn ngôn) sẽ là 
công cụ thu thập dữ liệu chính trong 
khuôn khổ nghiên cứu này.  

+ Phân tích ngữ liệu: việc phân tích 
ngữ liệu chủ yếu dựa trên những phương 
pháp mô tả, thống kê, so sánh, tổng hợp. 

- ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài 

+ Về mặt lí luận: nghiên cứu này sẽ 
nêu bật được một số khác biệt cơ bản về 
CLTC trong một số tình huống giao tiếp 
bằng lời thông dụng trong cuộc sống hàng 
ngày của người Việt và người Pháp, thông 
qua đó góp phần làm sáng tỏ một vài khía 
cạnh về mặt lí thuyết, làm cơ sở cho các 
nghiên cứu đối chiếu HĐTC trong tiếng 
Việt và tiếng Pháp, sẽ giúp chúng ta hiểu 
rõ hơn bản sắc văn hoá hai dân tộc Việt-
Pháp thông qua ngôn ngữ. Mặt khác 
chuyên luận hi vọng sẽ thu hút được sự 
quan tâm nghiên cứu các hành động ngôn 
ngữ (mà HĐTC là một ví dụ) của các thày 
cô giáo, các nhà khoa học ở các ngành khác 
nhau như Ngôn ngữ-Xã hội học, Nhân 
chủng học, Dân tộc học… 

+ Về mặt thực tiễn: với kết quả thu  
được, chuyên luận hi vọng sẽ góp phần cải 
thiện phần nào những trở ngại, xung đột 
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văn hoá do HĐTC có thể gây ra trong giao 
tiếp giao văn hoá Việt-Pháp. Ngoài ra, 
những kết quả đó còn có thể được xem xét 
ứng dụng trong việc giảng dạy tiếng Việt 
cho những người Pháp và giảng dạy tiếng 
Pháp cho người Việt. 

2. Cơ sở lý thuyết 

Việc nghiên cứu, khảo sát CLTC trong 
giao tiếp bằng lời trong tiếng Việt và tiếng 
Pháp chủ yếu dựa trên các lí thuyết về 
hành động ngôn ngữ, tương tác hội thoại, 
lịch sự và một số khái niệm lí thuyết cơ 
bản như hành động tại lời, trực tiếp/gián 
tiếp trong cách biểu đạt HĐNN, chu cảnh, 
mối quan hệ liên nhân, thể diện, hành 
động đe doạ thể diện, chiến lược lịch sự, 
gián tiếp, liên văn hoá.  

2.1. Thỉnh cầu là gì? 

Thỉnh cầu(2) * là một hành động tại lời 
có tính chất đe dọa thể diện, được thực 
hiện trong những tình huống giao tiếp xác 
định. Hành động này hướng tới người 
nghe, kêu gọi thiện chí của người nghe và 
mong muốn được đáp lại bằng một hành 
động phi lời nhằm giải quyết một tình trạng 
thiếu hụt nào đó vì lợi ích của người nói  
(đôi khi vì lợi ích của người thứ ba). Đó là 
một hành động có điều kiện dựa trên các 
nguyên tắc về tính chính đáng và tình 
trạng thiếu hụt, do vậy thường đòi hỏi phải 
có sự giải thích đi kèm. Đối tượng của 
thỉnh cầu là một sự giúp đỡ, cứu giúp hay 
một vật cụ thể. Thỉnh cầu có thể bị người 
nghe từ chối thực hiện vì những lý do độc 
lập với phát ngôn. 

                                                 
((2)* Chi tiết xem bài “Vấn đề nhận diện hành động thỉnh 
cầu trong giao tiếp bằng lời dưới góc độ dụng học” đăng 
trong Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội-
Chuyên san Ngoại ngữ số 4/2003 ĐHQGHN. 

2.2. Cấu trúc hành động thỉnh cầu 
bằng lời 

Chúng tôi chia sẻ quan điểm của 
Nguyễn Thị Thanh Bình (1996:163) và 
Nguyễn Văn Độ (1999: 90-91) về cấu trúc 
của HĐTC và cho rằng một HĐTC được 
cấu tạo gồm 3 thành phần: 

a) Phần khởi đầu (hay còn gọi là yếu tố 
khởi đầu) của HĐTC 

b) Phần cốt lõi của thỉnh cầu hay nội 
dung mệnh đề (NDMĐ) thỉnh cầu 

c) Các yếu tố ĐBLTL của HĐTC  

 H§TC = YTK§ + NDM§ + yÕu tè §BLTL    

2.3. Chiến lược thỉnh cầu 

Mô hình mà chúng tôi lựa chọn để 
phân tích dữ liệu sẽ bao gồm 10 chiến lược 
thỉnh cầu sau(3): † 

Nhóm 1: Thỉnh cầu trực tiếp 

1. Cấu trúc mệnh lệnh: Đóng cửa lại hộ 
em./(Anh/chị) hãy đóng cửa lại 

2. Biểu thức ngữ vi: - Tôi yêu cầu/đề 
nghị anh đóng cửa lại. 

3. Biểu thức ngữ vi giảm nhẹ: - Tôi 
muốn yêu cầu anh đóng cửa lại. 

4. Diễn tả sự bắt buộc: - Anh phải đóng 
cửa lại đi (chứ). 

5. Trình bày nhu cầu, sự cần thiết: - Tôi 
cần quyển sách này/Con muốn một chiếc 
áo mới. 

6. Khẳng định một ý muốn, một 
nguyện vọng: Tôi muốn anh đóng hộ cái 
cửa/Tôi mong anh viết thư cho tôi.  

Nhóm 2: Thỉnh cầu gián tiếp ước lệ 

7. Dạng thức gợi ý: - Anh nghĩ gì về việc 
dọn nhà bếp? 

                                                 
 (3)† Mô hình này được lập ra trên cơ sở tham khảo và kết 
hợp mô hình của Nhóm nghiên cứu hành động ngôn ngữ 
xuyên văn hóa (CCSARP) trong Blum-Kulka & al.(1989) 
và mô hình của Trosborg (1995) 
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8. Hỏi người nghe về: 

 Khả năng: - Anh (có thể) đóng cửa lại 
được không? 

 ý muốn: - Anh có muốn đóng cửa lại không? 

Dự định: - Anh có đi mua bán gì hôm 
nay không? 

Xin phép: - Tôi có thể đóng cửa lại được không? 

Nhóm 3: Thỉnh cầu gi̧ n tiếp phi ước lệ  

9. Gợi ý mạnh (thẳng thừng): - Bếp bừa 
bộn quá! 

10. Gợi ý nhẹ (bóng gió, xa xôi): - Ai 
trực nhật hôm nay nhỉ? 

3. Khảo sát việc sử dụng các chiến 
lược thỉnh cầu bằng lời của người Việt 
và người Pháp 

3.1. Giới thiệu nguồn ngữ liệu gốc 

Chúng tôi lập ra 2 tập ngữ liệu gốc 
(một bằng tiếng Việt, một bằng tiếng 
Pháp) từ các câu trả lời trong bảng hỏi mà 
chúng tôi nhận được. Tổng cộng tập ngữ 
liệu tiếng Pháp gồm 361 phát ngôn thỉnh 
cầu và tập ngữ liệu tiếng Việt có 479 phát 
ngôn thỉnh cầu được sắp xếp theo các tình 
huống đại diện cho các giá trị khác nhau 
của P và D: tình huống 1 (-P,-D), tình 
huống 2 (-P,+D), tình huống 3 (=P,-D), tình 
huống 4 (=P,+D), tình huống 5 (+P,-D), 
tình huống 6 (+P,+D). Việc phân chia các 
phát ngôn thỉnh cầu trong hai tập ngữ liệu 
Việt/Pháp được giới thiệu trong bảng sau: 

 

Bảng câu hỏi Pháp Việt 

Tổng số người tham gia 61 80 

Tổng số phát ngôn thỉnh cầu 
cho mỗi tình huống 

Tình huống 1 (-P,-D) 57 79 

Tình huống 2 (-P,+D) 61 80 

Tình huống 3 (=P,-D) 61 80 

Tình huống 4 (=P,+D) 60 80 

Tình huống 5 (+P,-D) 61 80 

 

Tình huống 6 (+P,+D) 61 80 

Tổng số phát ngôn thỉnh cầu Tình huống 1,2,3,4,5,6 361 479 

Bảng 1: Giới thiệu nguồn ngữ liệu gốc các phát ngôn thỉnh cầu trong tiếng Việt và tiếng 
Pháp trong các tình huống đại diện cho hai biến số  P và D. 

Điều tra bằng bảng câu hỏi khảo sát là 
phương pháp thu thập dữ liệu và DCT là 
công cụ thu thập dữ liệu. Nghiệm thể 
nghiên cứu là những giáo viên/sinh viên ở 
một số trường đại học ở Hà Nội, Paris, 
Rouen mà chúng tôi có dịp tiếp cận hoặc 
thông qua các bạn bè tiếp cận hộ trong quá 
trình thực hiện đề tài. Các phiếu câu hỏi 
khảo sát được các nghiệm thể trả lời là cơ 
sở để lập ra hai tập ngữ liệu gốc Việt/Pháp 

phục vụ cho việc phân tích dữ liệu của đề 
tài nghiên cứu. 

3.2. Phân tích ngữ liệu(4)� 

Kết quả khảo sát việc lựa chọn chiến  
lược thỉnh cầu (CLTC) 
                                                 
 (4)‡Chi tiết xin xem phân tích kết quả thống kê chi tiết 
các số liệu trong Đề tài  nghiên cứu cơ bản XH & NV 
cấp ĐHQGHN có tiêu đề “Khảo sát về cách biểu đạt 
hành động thỉnh cầu trong giao tiếp bằng lời của người 
Việt và người Pháp” nghiệm thu tháng 01/2004. 
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Theo tổng trung bình chung tỉ lệ lựa 
chọn các CLTC, 17,45% nghiệm thể Pháp 
lựa chọn CLTC trực tiếp và 79,77% lựa 
chọn CLTC gián tiếp ước lệ; trong khi đó 
65,13% nghiệm thể Việt đã sử dụng những 
CLTC trực tiếp và 33,61% sử dụng CLTC 
gián tiếp ước lệ.  

Những kết quả khảo sát này liệu có 
phản ánh đúng thực tế sử dụng các chiến 
lược thỉnh cầu trực tiếp/gián tiếp của 
những người giao tiếp trong hai thứ tiếng 
Pháp và Việt không? Nếu có, cần lí giải 
hiện tượng này như thế nào? Theo ý kiến 
riêng của chúng tôi, còn quá sớm để có thể 
đưa ra một câu trả lời cuối cùng cho câu 
hỏi này, bởi vì hai tập ngữ liệu gốc mà 
chúng tôi lập ra để phân tích và đi đến 
những nhận xét, giả thuyết trên đây còn 
chưa đủ tính thuyết phục để đưa ra những 
kết luận đóng. Tuy nhiên, việc phân tích 
đối chiếu ngữ liệu Việt/Pháp đã cung cấp 
những thông tin nhất định về việc sử dụng 
ngôn ngữ: 

- Thứ nhất, rõ ràng là xu hướng chung 
của người Pháp là ưa lựa chọn những 
CLTC gián tiếp ước lệ hơn là các chiến lược 
trực tiếp; còn người Việt thì ngược lại, 
dường như thích dùng các CLTC trực tiếp 
hơn. Sự khác biệt  trong việc ứng xử ngôn 
ngữ đó liệu có phải là bắt nguồn từ những 
dị biệt về văn hoá - xã hội của những người 
nói hai thứ tiếng đó hay không? Một trong 
những dị biệt văn hóa-xã hội lớn nhất mà 
hay được các nhà nghiên cứu ngôn ngữ và 
văn hoá nói tới, đó là người Pháp thuộc 
một xã hội có tập tính “xa cách hay cá 
nhân” (sociÐtÐ  µ “Ðthos de distance ou 
individualiste”) còn người Việt thuộc một 
xã hội có tập tính “gần gũi hay cộng đồng” 
(sociÐtÐ µ “Ðthos de proximitÐ ou 
communautaire”). Những tập tính văn 

hoá-xã hội này gắn liền với phép ứng xử 
lịch sự đặc thù: xã hội có tập tính “xa cách” 
thường ứng xử theo lối lịch sự âm tính, còn 
xã hội có tập tính “gần gũi” thường ứng xử 
theo lối lịch sự dương tính. Đến đây tác giả 
bài viết xin được mượn lại ý kiến của Giáo 
sư Kerbrat-0recchioni (1991:17) để minh 
hoạ cho vấn đề này: 

“Nói chung, các xã hội mang tính cá 
nhân (như các xã hội phương Tây) cũng là 
các xã hội theo xu hướng lịch sự âm tính 
(lịch sự, trước hết đó là tôn trọng lãnh địa 
của người khác), trong khi các xã hội mang 
tính cộng đồng (như các xã hội á Đông) 
thích sử dụng lịch sự dương tính hơn, đó là 
tất cả các dạng của cử chỉ cầu thân, ân 
cần, xin làm giúp, tặng quà và các dấu 
hiệu quan tâm khác”. 

- Thứ hai, ngoài tình huống 6 [+P, +D] 
ra, việc lựa chọn chiến lược thỉnh cầu trực 
tiếp hay gián tiếp của người Pháp trong 
các tình huống khác hầu như không bị biến 
đổi khi giá trị của [D] thay đổi (nói cách 
khác, khi khoảng cách xã hội giữa những 
người tham thoại gần hay xa, quen biết 
hay không quen biết), trong khi đó việc sử 
dụng chiến lược thỉnh cầu trực tiếp hay 
gián tiếp của người Việt thay đổi rõ rệt 
theo mức độ gần gũi hay xa cách của 
những người tham gia giao tiếp. Trong  
trường hợp quen biết nhau, người Việt  
thường bày tỏ trực tiếp lời thỉnh cầu, 
nhưng trong trường hợp không quen biết, 
tỉ lệ sử dụng phát ngôn thỉnh cầu gián tiếp 
tăng lên rõ rệt. Tình hình này trở nên tế 
nhị và phức tạp để có thể đưa ra lời giải 
thích thuyết phục. Liệu có thể giả định 
rằng người Việt ưa lựa chọn cách ứng xử 
gần gũi đối với những người quen biết và 
cách ứng xử xa cách đối với những người 
không quen biết? Liệu giả định này có giá 
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trị thực và phản ánh những thuộc tính văn 
hoá-xã hội  riêng của văn hoá Việt hay chỉ 
là những nhận xét nhất thời dựa trên 
những số liệu chưa đầy đủ, thu thập từ 
những mẫu chưa điển hình và nhất là lại 
chịu ảnh hưởng của văn hoá Pháp? (Phần 
ngữ liệu tiếng Việt lấy từ các nghiệm thể là 
giáo viên và sinh viên Việt Nam dạy/học 
tiếng Pháp). Câu trả lời cuối cùng còn để 
ngỏ do chưa có đủ bằng chứng và lí lẽ có 
căn cứ thuyết phục. 

Nhìn chung, người Việt có xu hướng 
biểu đạt trực tiếp lời thỉnh cầu, nhất là 
trong các tình huống [+P] và [-D]. Việc ưa 
dùng lối biểu đạt trực tiếp này có thể có 
nguồn gốc sâu xa từ tập tính văn hoá-xã 
hội của người Việt trong lối sống  tôn ti thứ 
bậc, cộng đồng làng xóm từ hàng ngàn 
năm với nền văn hoá lúa nước, cần phải 
dựa vào nhau để chống chọi với thiên 
nhiên khắc nghiệt, chống giặc ngoại xâm 
để tồn tại và phát triển. Đối lập với lối 
sống tôn ti, cộng đồng của người Việt là lối 
sống bình đẳng và xa cách của người Pháp, 
chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi nền văn hoá 
công nghiệp gốc du mục và các triết lí  
phương tây “tự do, bình đẳng, bác ái, tôn 
trọng lãnh địa của nhau”, điều này có thể 
giải thích vì sao người Pháp có xu hướng sử 
dụng cách biểu đạt thỉnh cầu gián tiếp 
trong mọi tình huống (trừ tình huống 6: 
cảnh sát giao thông /lái xe).  

Người Pháp thường có xu hướng sử 
dụng các CLTC ước lệ, điều này cho phép 
một mặt giảm nhẹ hành động đe dọa thể 
diện (FTA) của lời thỉnh cầu thông qua 
tính gián tiếp và mặt khác làm cho lời 
thỉnh cầu dễ tường minh thông qua tính 
ước lệ.  

Người Việt có xu hướng biểu đạt lời 
thỉnh cầu một cách trực tiếp, nhất là trong 

tình huống người nói có vị thế cao hơn  
người nghe [+P] và trong những mối quan 
hệ thân mật [-D]. Ngoài những giải thích 
được đưa ra trên đây, còn có thể giả định 
rằng người Việt rất quan tâm đến tính t-
ường minh ngữ dụng và muốn biểu thị tính 
thân mật, gần gũi trong biểu đạt lời thỉnh 
cầu. Nhưng trong những tình huống người 
nói có vị thế thấp [-P], ngang bằng [=P] và 
không quen biết đối với người nghe [+D], 
cách biểu đạt lời thỉnh cầu của họ thay đổi 
rõ rệt. Họ lại có xu hướng sử dụng các 
chiến lược thỉnh cầu gián tiếp ước lệ thay 
vì trực tiếp. Tại sao lại có sự thay đổi này? 
Có thể xem xét hai nguyên nhân giả định 
sau: Thứ nhất, với chiến lược gián tiếp ước 
lệ, người Việt muốn thể hiện khoảng cách 
trong mối quan hệ với những người lạ. 
Song điều giải thích này sẽ chỉ có căn cứ 
thuyết phục khi được kiểm chứng qua một 
nguồn dữ liệu khác đầy đủ hơn. Thứ hai, 
chúng tôi cho rằng (giả định sau đây có lẽ 
có cơ sở vững chắc hơn) đó là trình độ học 
vấn cao của những nghiệm thể Việt mà 
chúng tôi điều tra. Họ là những giáo viên 
và sinh viên tiếng Pháp, có thể chưa phải 
là mẫu chọn có tính đại diện cao cho người 
Việt nói chung: họ có thể bị ảnh hưởng của 
ngôn ngữ và văn hoá Pháp mà cụ thể là các 
chiến lược gián tiếp ước lệ trong việc biểu 
đạt lời thỉnh cầu. 

- Nhận xét thứ ba liên quan đến tỉ lệ sử 
dụng rất thấp lời thỉnh cầu gián tiếp phi 
ước lệ của các nghiệm thể Pháp và Việt. Lí 
do của tình trạng này có thể nằm ngay 
trong bản chất của lời thỉnh cầu, đòi hỏi 
phải được hiểu một cách tường minh. Thế 
nhưng do gián tiếp phi ước lệ hay bị hiểu 
nước đôi và nghĩa thỉnh cầu của nó thường 
phụ thuộc vào ngữ cảnh, cho nên gián tiếp 
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phi ước lệ ít được sử dụng trong lời thỉnh 
cầu do các nghiệm thể Pháp và Việt thực 
hiện trong khuôn khổ nghiên cứu này.  

Việc những người Việt thường sử dụng 
các chiến lược thỉnh cầu trực tiếp có thể 
gây ra những cú sốc hay xung đột văn hoá 
tiềm ẩn đối với người Pháp trong giao tiếp. 
Tình trạng tương tự xảy ra khi người Pháp 
hay sử dụng các CLTC gián tiếp ước lệ. D-
ưới con mắt người Pháp, hành động đền bù 
trước một hành động đe dọa thể diện (FTA) 
phải cầu viện đến dạng gián tiếp bởi vì nó 
cho phép người nghe lựa chọn khả năng 
hay ý muốn thực hiện yêu cầu của HĐTC 
và vì thế giảm nhẹ các ảnh hưởng gây 
phiền nhiễu của HĐTC. Trong giao tiếp, 
khi tiếp nhận lời thỉnh cầu trực tiếp của 
người Việt, người Pháp sẽ có cảm tưởng 
như luôn nhận được những mệnh lệnh, 
điều này làm cho họ cảm thấy rất khó chịu. 
Ngược lại, dưới con mắt của người Việt, 
những phát ngôn thỉnh cầu gián tiếp ước lệ 
dường như là những biểu hiện của một 
thái độ kiểu cách, khách khí của người nói. 
Cho nên người Việt tỏ ra rất ngạc nhiên 
khi người Pháp sử dụng những phát ngôn 
thỉnh cầu gián tiếp ước lệ ngay cả trong 
những tình huống thân mật hoặc rất 
thân mật. 

Một câu hỏi được đặt ra: tính lịch sự 
của một lời thỉnh cầu được hiểu như thế 
nào? Hay cụ thể hơn, một lời thỉnh cầu  
được gọi là lịch sự liệu có phải chỉ khi nó được 
biểu đạt dưới dạng gián tiếp ước lệ như  
người Pháp vẫn sử dụng không?  Rõ ràng 
gián tiếp là một dạng biểu đạt hữu hiệu 
một hành động đền bù trước một hành 
động đe dọa thể diện vì gián tiếp cho phép 
người nghe lựa chọn khả năng hay ý muốn 
thực hiện hay không HĐTC của người nói. 
Nhưng, có lẽ gián tiếp không phải là cách 

thể hiện duy nhất phép lịch sự trong tình 
huống thỉnh cầu. Kết quả phân tích số liệu 
mà chúng tôi có được qua điều tra chỉ ra 
một cách rõ ràng là người Pháp rất hay cầu 
viện đến gián tiếp ước lệ khi cần biểu đạt 
một hành động thỉnh cầu, trong khi đó  
người Việt thường hay sử dụng các dấu 
hiệu từ vựng-tình thái đi kèm với HĐTC để 
giảm nhẹ tính đe doạ thể diện của hành 
động đó. Còn rất nhiều phương thức ngôn 
ngữ khác biểu đạt tính lịch sự đã được các 
nghiệm thể Pháp-Việt sử dụng mà chúng 
ta đã từng chứng kiến trong khuôn khổ 
nghiên cứu này.  

4. Thay lời kết luận 

Trên cơ sở tìm hiểu và xây dựng khung 
lí thuyết liên quan đến HĐTC trong sự 
biến đổi nền văn hoá, chúng tôi đã tiến 
hành khảo sát, điều tra, phân tích đối 
chiếu hai nguồn ngữ liệu gốc bằng tiếng 
Pháp và tiếng Việt, được xây dựng từ 
những dữ liệu thu được qua điều tra bằng 
bảng câu hỏi đối với những nghiệm thể  
tương đồng về tuổi tác và nghề nghiệp ở 
Việt Nam và Pháp. Đó là những giáo viên 
và sinh viên làm việc và học tập trong môi 
trường đại học. 

Việc nghiên cứu khảo sát CLTC trong 
tiếng Việt và tiếng Pháp đã đưa chúng tôi 
đến một số kết luận mở cần chốt lại như sau: 

Kết quả phân tích số liệu thu được qua 
điều tra khảo sát, mặc dù còn rất khiêm 
tốn, đã cho phép làm sáng tỏ trong một 
chừng mực nào đấy một số vấn đề khó lí 
giải lúc bắt đầu tiến hành đề tài nghiên cứu: 

- Trong việc biểu đạt một HĐTC - một 
HĐNN có tính đe dọa thể diện cao-người 
Pháp nói chung có xu hướng sử dụng các 
chiến lược gián tiếp ước lệ, cụ thể là họ 
thường biểu đạt lời thỉnh cầu dưới dạng 
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một câu hỏi. Theo họ, cách biểu đạt này 
mới là lịch sự bởi vì gián tiếp ước lệ cho 
phép người nghe lựa chọn khả năng thực 
hiện hay không HĐTC của người nói. 

Người Việt, trái lại, thường biểu đạt 
một HĐTC dưới dạng một cấu trúc mệnh 
lệnh, đi kèm với các dấu hiệu từ vựng-tình 
thái đặc thù thể hiện phép lịch sự như: 
“xin”, “làm ơn”, “giúp”, “hộ”, “nhờ” và các 
hình thức xưng hô phù hợp với qui ước văn 
hóa-xã hội của người Việt. Những phương 
tiện ngôn ngữ biểu thị phép lịch sự này 
cũng biểu đạt một hành động đền bù, cho 
phép người nói thoả mãn thể diện dương 
tính của người nghe (người nói nhận ra 
tình trạng thiếu hụt của mình, tự hạ mình, 
đề cao vị thế của người nghe), do đó, đây là 
những biểu hiện của lịch sự dương tính của 
người Việt. 

- Sự khác biệt trong việc sử dụng 
những CLTC khác nhau trong việc biểu 
đạt lời thỉnh cầu liệu có phải bắt nguồn từ 
sự khác biệt giữa hai xã hội có nền văn hoá 
khác nhau: nền văn hoá lúa nước tạo ra 
tập tính tôn ti thứ bậc, tính cộng đồng, liên 
kết của người Việt đối lập với nền văn hoá 
công nghiệp gốc du mục tạo ra tập tính 
bình đẳng, khoảng cách, cá nhân của người 
Pháp? Đã đến lúc phải đặt ra câu hỏi cơ 
bản này, nhưng còn quá sớm để có thể đưa 
ra câu trả lời có tính thuyết phục, do thiếu 
những nghiên cứu đầy đủ về toàn bộ 
những vấn đề đặt ra. Tuy nhiên, những kết 
quả thu được bằng số liệu cụ thể của 
nghiên cứu có tính đối chiếu này cũng 
phản ánh được phần nào một thực tế quan 
sát được trong việc biểu đạt lời thỉnh cầu 
của người Việt và người Pháp, đặc biệt là 

việc sử dụng khác nhau các CLTC trực 
tiếp/gián tiếp trong những tình huống biến 
đổi theo các giá trị của các biến số P và D. 

- Kết quả thu được của nghiên cứu 
khảo sát HĐTC đối với các nghiệm thể Việt 
và  Pháp như dã trình bày ở trên cũng cho 
phép kiểm nghiệm lại tính đúng đắn và độ 
tin cậy của phương pháp nghiên cứu và 
phương pháp thu thập dữ liệu trong khuôn 
khổ nghiên cứu này. Có thể khẳng định 
rằng, đối với một nghiên cứu có tính đối 
chiếu một hành động ngôn ngữ cụ thể,  
phương pháp qui nạp trên cơ sở định lượng 
tỏ ra hữu hiệu vì nó cho phép đưa ra 
những nhận xét, đánh giá mang tính 
khách quan trên cơ sở phân tích dữ liệu 
thu được qua khảo sát điều tra, tuy nhiên 
không thể phủ nhận hoặc đánh giá thấp 
vai trò của phương pháp diễn dịch trên cơ 
sở định tính trong các nghiên cứu. Phương 
pháp thu thập dữ liệu bằng bảng câu hỏi 
khảo sát, trên thực tế còn những hạn chế 
nhất định như đã trình bày, song đã chứng 
tỏ là một sự lựa chọn đúng đắn, giúp tác 
giả đề tài thu thập được một số lượng dữ 
liệu cần thiết, có thể tin cậy trong một 
khoảng thời gian tương đối ngắn, cho phép 
việc so sánh đối chiếu được tiến hành trên 
cùng những tiêu chí nhất quán (các giá trị 
của các biến số P&D). DCT-công cụ thu 
thập dữ liệu được sử dụng trong khuôn khổ 
đề tài đã tỏ ra hữu hiệu, cho phép thu thập 
được những biểu đạt thỉnh cầu tương đối 
tự nhiên của người Việt và người Pháp 
trong những tình huống giao tiếp cụ thể, 
giúp cho việc nghiên cứu khảo sát HĐTC 
có căn cứ thực tế để đưa ra những nhận 
xét, đánh giá xác đáng. 
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Major vietnamese-french differences 
 in using requesting strategies 
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Requesting strategies are identified as ways appropriately resorted to by the speaker to 
have the hearer do something as desired by the speaker. Pragmatically, these strategies 
find their expression in the degrees of directness and indirectness of utterances. 
Structurally, requests can be realized in the forms of imperatives, declaratives or 
interrogatives. For the discovery of Vietnamese-French cross-cultural differences in using 
requesting strategies, the author has analyzed the two sources of data collected from the 
survey questionnaires completed by teachers and students in Vietnam and France.  


